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1. Đặt vấn đề
Phòng chống bệnh có liên quan tới lối sống

bằng cách duy trì hoạt động thể lực (HĐTL) đều đặn
trở thành một trong những vấn đề ưu tiên trong
chiến lược chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tại
một số nước phát triển. Bằng chứng khoa học cho
thấy HĐTL đều đặn giúp giảm béo phì, giảm mỡ
máu, giảm huyết áp, đồng thời làm tăng cường chức
năng tim phổi, tăng HDL cholesterol, tăng khối
lượng xương [4]. 

HĐTL là tất cả các cử động của cơ thể gây tiêu
hao năng lượng. Tập luyện là HĐTL có chủ định
nhằm duy trì và nâng cao thể chất. Các hoạt động
không do tập luyện cũng là 1 dạng HĐTL, nhưng
không có chủ định. Loại hoạt động này bao gồm
hoạt động liên quan tới nghề nghiệp, như đi bộ tới
nơi làm việc, bán hàng, nấu ăn, chơi đàn, lau nhà
[19]…

Người ta có thể duy trì HĐTL trong cuộc sống
hàng ngày bằng cách đi bộ tới trường, công sở, nơi
sinh sống, hoặc làm việc nhà. Mỹ, một số nước châu
Âu, và Úc đã triển khai các chương trình nhằm
khuyến khích học sinh đi bộ, đạp xe tới trường.
Riêng tại Mỹ, 2 trong số các mục tiêu sức khỏe quốc
gia tới năm 2010 là tăng tỷ lệ học sinh đạp xe hoặc
đi bộ tới trường [5,7,12].

Việc đánh giá mức độ HĐTL (nhẹ, vừa, nặng)
hay thời lượng HĐTL (phút, giờ) dựa trên bộ câu
hỏi, dễ gặp phải sai số từ đối tượng điều tra. Đối
tượng không thể trả lời chính xác HĐTL của họ ở
mức độ nào và kéo dài trong bao lâu. Hiện nay, để
đánh giá HĐTL một cách khách quan, người ta sử
dụng thiết bị đo HĐTL có tên gọi là
“Accelerometer”. Thông số đo từ thiết bị, tùy theo
từng loại, bao gồm: mức độ HĐTL, số lượng HĐTL,

số bước đi bộ/ngày, tiêu hao năng lượng tổng số
(Kcal), chuyển hóa cơ bản (Kcal), thời lượng HĐTL
(phút) tương ứng với các mức độ HĐTL... 

Để đo mức độ HĐTL, người ta dùng đơn vị MET
(Metabolic Equivalent): tỷ số giữa năng lượng dành
cho HĐTL và chuyển hóa cơ bản (Resting Energy
Expenditure hay REE). Để đo số lượng HĐTL,
người ta dùng đơn vị METs-giờ: mức độ HĐTL
(MET) x thời lượng HĐTL (giờ). Để đánh giá tiêu
hao năng lượng từ HĐTL trong 24 giờ, người ta
dùng chỉ số mức HĐTL (Physical Activity Level
hay PAL): tỷ số giữa tiêu hao năng lượng tổng số
(Total Energy Expenditure hay TEE) và chuyển
hóa cơ bản [10]. 

Đề tài này được tiến hành nhằm mô tả HĐTL
trên người trưởng thành đánh giá bằng thiết bị
Accelerometer.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng và địa điểm
Đối tượng nghiên cứu bao gồm 11 người (6 nam,

5 nữ) thuộc đơn vị nghiên cứu rèn luyện và tăng
cường sức khỏe, Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe quốc
gia Nhật Bản.

2.2. Phương pháp
Đối tượng được cân bằng cân điện tử với độ

chính xác 0,1 kg (Yagami YK - 150D), chiều cao
được đo với độ chính xác 0,5 cm (Yagami YL -
65S). Kết quả được ghi bằng đơn vị kg (cân nặng)
và cm (chiều cao) với 1 số lẻ.

Đối tượng đeo 1 thiết bị đo HĐTL
“Accelerometer” nhỏ, kích thước 65 x 13,5 x 36
mm, trọng lượng gồm cả pin là 29 gram (hãng
Matsushita, CR2032, Japan) ở vị trí thắt lưng, phía
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bên trái (Hình 1). Đối tượng đeo từ sáng khi thức
dậy đến khi đi ngủ vào ban đêm, đối tượng không
đeo máy khi ngủ. Vì là thiết bị đo HĐTL, nên đối
tượng được yêu cầu đeo máy khi chơi thể thao như
đá bóng, đá cầu, tập thể hình, chơi tennis… Đối
tượng đeo máy liên tục trong 7 tuần, kể cả ngày cuối
tuần. Vì thiết bị không chịu nước, nên đối tượng
không đeo thiết bị khi tắm, khi bơi. Thông số đo trực
tiếp nhìn từ màn hình của thiết bị là số bước đi bộ,
năng lượng tiêu hao (Kcal) và thời gian HĐTL
(phút) đối với HĐTL  3 MET. Trước khi đưa thiết bị
đo HĐTL cho đối tượng, các thông tin như tuổi, cân
nặng, chiều cao, giới của đối tượng được nhập vào
thiết bị. Sau 7 tuần đeo máy, đối tượng đưa lại máy
cho nhóm nghiên cứu. Thiết bị sẽ được kết nối với
máy tính bằng 1 phần mềm để tính: tiêu hao năng
lượng tổng số, chuyển hóa cơ bản, chỉ số khối cơ
thể, chỉ số mức HĐTL, số lượng HĐTL/ngày đối với
HĐTL trên 3 và trên 4 MET (đơn vị tính là METs -
giờ/ngày), lượng thời gian (phút) của các HĐTL ở
các mức độ khác nhau. 

Mức độ HĐTL được phân loại như sau [7]:
1. < 3 MET : nhẹ
2. 3,0-5,99 MET : vừa
3. ≥ 6,0 MET : nặng
Theo Viện Dinh dưỡng Nhật Bản, mục tiêu của

luyện tập và HĐTL cần đạt được số lượng HĐTL
mức độ ≥ 3 MET là 23 METs - giờ trong 1 tuần (bao
gồm HĐTL có chủ định và HĐTL có tính chất nghề
nghiệp), trong đó đạt ≥ 4 METs - giờ trong 1 tuần từ
HĐTL có mức độ ≥ 4 MET [2].

Viện Y học Hoa Kỳ phân loại mức độ HĐTL
dựa vào chỉ số PAL như sau (8):

- Ít hoạt động : PAL = 1,5 
(dao động từ 1,4 - 1,59)

- Hoạt động trung bình : PAL = 1,75 
(dao động từ 1,6 - 1,89)

- Hoạt động nhiều : PAL = 2,2 
(dao động từ 1,9 - 2,49)

Tudor-Locke và Bassett [9] phân loại mức độ
HĐTL dựa trên số bước đi bộ/ngày ở người trưởng
thành như sau:

- Tĩnh tại                       :< 5000 bước/ngày
- Ít hoạt động : 5000 - 7499 bước/ngày
- Hoạt động trung bình: 7500 - 9999 

böôùc/ngaøy

- Hoạt động nhiều : ≥ 10000 bước/ngày
- Hoạt động rất nhiều : > 12500 bước/ngày

2.3. Phân tích số liệu
Số liệu thu được từ thiết bị đo HĐTL được

chuyển sang bảng tính Excel rồi được phân tích bằng
chương trình SPSS 11.0 for Windows (SPSS Inc.,
Chicago, IL). Các số trung bình, độ lệch chuẩn, tỷ lệ
phần trăm được tính và so sánh bằng các test thống
kê thường dùng trong nghiên cứu y học.

3. Kết quả
Trung bình  độ lệch chuẩn; REE, chuyển hóa cơ
bản; TEE, tiêu hao năng lượng tổng số.

† Khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ với
P < 0,01 (t - test). 

¶ Khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ với
P < 0,001 (t - test).

Hình 1. Mô hình thiết bị đo hoạt động thể lực
Accelerometer, hãng Matsushita, CR2032

Màn hình hiển
thị kết quả

Móc đeo vào
thắt lưng

Dây nối thiết
bị với túi quần

Thông số 
kỹ thuật

Biến số Nam (n = 6) Nữ (n = 5) Chung (n = 11) 

Tuổi (năm)†  36,3 ± 4,9 26,6 ± 4,3 31,9 ± 6,8 

Cân nặng (kg)¶ 75,9 ± 5,8 50,4 ± 5,4 64,3 ± 14,4 

Chiều cao (cm)† 172,3 ± 3,0 158,6 ± 6,9 166,1 ± 8,6 

BMI† 25,6 ± 1,5 20,1 ± 2,0 23,1 ± 3,3 

REE (Kcal/ngaøy)¶ 1578,5 ± 103,8 1190,6 ± 78,9 1402,2 ± 221,2 

TEE (Kcal/ngaøy)† 2535,7 ± 370,7 1851,9 ± 193,4 2224,8 ± 459,5 

Bảng 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
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Đặc điểm đối tượng nghiên cứu, chuyển hóa cơ
bản (REE), tiêu hao năng lượng tổng số (TEE) được
trình bày trong Bảng 1. Tuổi, cân nặng, chiều cao,
BMI, REE và TEE đều khác biệt có ý nghĩa thống
kê giữa nam và nữ (P < 0,01 hoặc < 0,001, tùy từng
biến, t-test). REE của nam là 1578,5 Kcal/ngày so
với của nữ là 1190,6 Kcal/ngày. TEE của nam cao
hơn ở nữ: 2535,7 Kcal/ngày so với 1851,9
Kcal/ngaøy.

PAL, chỉ số mức độ hoạt động thể lực; HĐTL,
hoạt động thể lực; MET, Metabolic Equivalent.

Bảng 2 mô tả đặc điểm HĐTL của các đối tượng
nghiên cứu. Số bước đi bộ/ngày, PAL không khác
biệt có ý nghĩa thống kê giữa nam và nữ (P tương
ứng là 0,853 và 0,525). Số lượng HĐTL mức độ ≥ 3
MET không khác biệt giữa nam và nữ: 6,2 METs -
giờ/ngày hay 43 METs-giờ/tuần so với 7,0 METs -
giôø/ngaøy hay 49 METs - giôø/tuaàn (P = 0,609, t -
test). Số lượng HĐTL mức độ ≥ 4 MET cũng không
khác biệt giữa nam và nữ (P = 0,541, t - test). Thiết
bị đo HĐTL Matsushita cung cấp số liệu về lượng
thời gian HĐTL đối với 11 mức độ HĐTL như sau:
≥ 1,1 MET, ≥1,5 MET, ≥2,0 MET, ≥2,5 MET, ≥3,0
MET, ≥3,5 MET, ≥4,0 MET, ≥ 4,5 MET, ≥ 5,0 MET,
≥5,5 MET và ≥6,0 MET. Kết quả phân tích cho thấy
không có sự khác biệt giữa nam và nữ về lượng thời
gian HĐTL ở các mức độ khác nhau (P > 0,05, t-
test). Đối với HĐTL ≥3 MET, nam giới dành 85,1
phút, nữ giới dành 94,2 phút. Đối với HĐTL trên 6
MET, nam giới dành 8,5 phút, nữ giới dành 10,1
phút. Một số đối tượng chạy đều đặn khoảng 45 phút
vào buổi trưa hàng ngày tại phòng tập đa chức năng,

nên thời gian HĐTL ≥ 6,0 MET đạt được từ 9,6 - 22,4
phút. Đối với người không chạy, lượng thời gian
HĐTL ≥ 6 MET chỉ dao động từ 0 - 2,7 phút.

4. Bàn luận
Đi bộ là dạng HĐTL dễ thực hiện để đạt được

mục tiêu tăng cường HĐTL. Accelerometer là 1
công cụ đánh giá khách quan các HĐTL trong đó có
đi bộ. Vì vậy, Accelerometer được sử dụng rộng rãi
trong các nghiên cứu đánh giá HĐTL. Kết quả
nghiên cứu này cho thấy, đối tượng thực hiện HĐTL
ở mức độ vừa phải trở lên, đạt yêu cầu trong việc
duy trì HĐTL dựa vào: 1) số bước đi bộ/ngày
(ngưỡng ≥10 ngàn bước/ngày); 2) số lượng HĐTL
trong 1 tuần (ngưỡng ≥23 METs-giờ/tuần); 3) thời
gian HĐTL mức độ vừa (ngưỡng ≥ 30 phút/ngày).

Tư thế làm việc chủ yếu của đối tượng nghiên
cứu là ngồi. Tuy nhiên, họ lại là những người đi bộ
tích cực. Sáng sớm, họ đi bộ từ nhà tới trạm tàu điện
ngầm gần nhà, bắt tàu, rồi đi bộ từ trạm tàu điện
ngầm kế tiếp tới cơ quan. Hết giờ làm việc, họ đi
theo thứ tự ngược lại. Dạng đi bộ này là dạng HĐTL
không mang tính chất luyện tập. Người dân Nhật có
thể dễ dàng mua xe ô tô, xe máy. Nhưng do phương
tiện giao thông công cộng tại các thành phố lớn
nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, nên họ ít khi
dùng xe cá nhân để tới công sở. Bộ Y tế - Lao động
- Phúc lợi cũng như Viện Dinh dưỡng Nhật Bản
khuyến khích người dân Nhật đi bộ/chạy mỗi ngày
10 ngàn bước nhằm tăng cường HĐTL [19]. Để đạt
được mục tiêu đó, đối tượng nghiên cứu đã sử dụng
tàu điện ngầm và đi bộ tới công sở, thay vì sử dụng
xe hơi và xe máy.

Một nghiên cứu phối hợp tại 3 nước trên học
sinh cho thấy vào ngày trong tuần, học sinh nam
Thụy Điển đi 15.673 - 18.346 bước/ngày, học sinh
nữ đi 12.041 - 14.825 bước/ngày; học sinh nam và
nữ ở Úc đi tương ứng là 13.864 - 15.023 bước/ngày
và 11.221 - 12.322 bước/ngày; học sinh nam và nữ
ở Mỹ đi 12.554 - 13.872 bước/ngày và 10.661 -
11.383 bước/ngày [18]. Một nghiên cứu khác tại
New Zealand cho thấy học sinh nam đi 16.133
bước/ngày và học sinh nữ đi 14.124 bước/ngày [8].
Một nghiên cứu tại Mỹ trên nam (tuổi trung bình
31,2) và nữ (tuổi trung bình 26,2) cho thấy đối tượng
nghiên cứu đi bộ trung bình 11.603 bước/ngày [19]. 

Người ta khuyến nghị người trưởng thành cần
thực hiện tối thiếu 30 phút HĐTL mức độ vừa [15].

Biến số Nam  
(n = 6) 

Nữ  
(n = 5) 

Chung  
(n = 11) 

Số bước đi bộ/ngày 13356,4 ± 
3819,4 

13927,8 ± 
2275,4 

13725,2 ± 
3066,4 

PAL 1,60 ± 0,16 1,55 ± 0,09 1,57 ± 0,13 

HÑTL treân 3 MET (METs-giôø) 6,2 ± 2,4 7,0 ± 2,7 6,5 ± 2,4 

HÑTL treân 4 MET (METs-giôø) 3,4 ± 2,1 4,4 ± 3,1 3,8 ± 2,5 

Thời gian HĐTL # 1,1 MET (phút) 583,1 ± 115,4 483,7 ± 33,0 537,9 ± 98,9 

Thời gian HĐTL # 1,5 MET (phút) 362,8 ± 91,8 301,4 ± 24,1 334,9 ± 74,0 

Thời gian HĐTL # 2,0 MET (phút) 209,1 ± 53,2 190,6 ± 24,7 200,7 ± 41,9 

Thời gian HĐTL # 2,5 MET (phút) 126,6 ± 31,5 127,7 ± 24,5 127,1 ± 27,1 

Thời gian HĐTL # 3,0 MET (phút) 85,1 ± 24,7 94,2 ± 26,4 89,2 ± 24,6 

Thời gian HĐTL # 3,5 MET (phút) 57,5 ± 21,9 69,5 ± 29,7 62,9 ± 25,2 

Thời gian HĐTL # 4,0 MET (phút) 36,2 ± 19,8 48,7 ± 34,6 41,9 ± 26,8 

Thời gian HĐTL # 4,5 MET (phút) 22,1 ± 14,5 34,8 ± 32,3 27,9 ± 23,8 

Thời gian HĐTL # 5,0 MET (phút) 13,8 ± 9,3 23,7 ± 23,8 18,3 ± 17,2 

Thời gian HĐTL # 5,5 MET (phút) 10,0 ± 7,7 15,3 ± 14,4 12,4 ± 10,9 

Thời gian HĐTL # 6,0 MET (phút) 8,5 ± 7,8 10,1 ± 9,1 9,2 ± 8,0 
 

Bảng 2. Đặc điểm hoạt động thể lực trong 1 ngày
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Kết quả Bảng 2 cho thấy, thời gian thực hiện HĐTL
mức độ vừa là 85,1 phút (nam) và 94,2 phút (nữ),
đạt và vượt so với thời gian khuyến nghị. 

Theo phân loại mức độ HĐTL dựa vào số bước
đi bộ/ngày của Tudor - Locke và Bassett [16] đối
tượng trong nghiên cứu này thuộc loại hoạt động
tích cực, vì số bước đi bộ đạt trên 13 ngàn bước/ngày
(Bảng 2). Nếu dùng chỉ số PAL, đối tượng nữ lại
được xếp vào nhóm hơi ít hoạt động, vì PAL chỉ đạt
1,56 (PAL từ 1,4 - 1,59 được coi là ít hoạt động).

Theo Welk GJ và cs [19], đối tượng có khả năng
đi trên 10 ngàn bước/ngày khi thực hiện các hoạt
động chủ định, không phải ở dạng hoạt động nghề
nghiệp. Ngược lại, người đi bộ vì hoạt động nghề
nghiệp ít có khả năng đi được trên 10 ngàn
bước/ngày. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu này cho
thấy, chỉ từ hoạt động nghề nghiệp, bằng cách đi bộ
từ nhà tới công sở, tới trạm tàu điện ngầm cách xa
nhà và công sở, và đi ngược trở lại, đối tượng nghiên
cứu đã đạt được mục tiêu trên 10 ngàn bước/ngày.

Bên cạnh việc đi bộ, trước giờ nghỉ ăn trưa,
một số đối tượng còn chạy bộ, chơi cầu lông, bóng
bàn, bơi, tập tạ trong phòng tập đa chức năng của
viện, mỗi ngày 1 tiếng. Việc luyện tập này giải
thích sự khác nhau về thời lượng các HĐTL giữa
các đối tượng: có người thực hiện 22,4 phút HĐTL
# 6 MET, người khác lại không thực hiện HĐTL
nào # 6 MET. Khí hậu ôn đới tại Nhật Bản là điều
kiện thuận lợi để người dân duy trì HĐTL bằng
cách đi bộ. Khí hậu nhiệt đới, điều kiện vệ sinh,
lòng đường hạn chế, vỉa hè bị chiếm dụng tại các
đô thị lớn của Việt Nam phần nào ảnh hưởng tới
thói quen đi bộ của người dân. Những người sống
gần công viên, vườn hoa, các trường đại học, cơ
quan, hay các địa điểm công cộng...có không gian
rộng, có thể thực hiện rèn luyện sức khỏe bằng
cách đi bộ tại các địa điểm này.

Tại Việt Nam, một số tác giả đã khảo sát HĐTL
tĩnh tại hoặc hoạt động động trên học sinh [3], [1].
Việc đánh giá HĐTL của các công trình này có hạn
chế ở chỗ chỉ xác định được thời lượng của HĐTL,
không xác định được mức độ và số lượng HĐTL.
Thậm chí, thông tin về thời lượng HĐTL có thể
thiếu chính xác do gặp sai số nhớ lại của đối tượng,

đặc biệt trên trẻ em dưới 12 tuổi [10]. Thiết bị
Accelerometer giúp đánh giá khách quan HĐTL,
khắc phục được sai số chủ quan từ phương pháp sử
dụng bộ câu hỏi. Tỷ lệ thừa cân, béo phì, tăng huyết
áp, đái tháo đường đang có dấu hiệu gia tăng tại các
thành phố lớn [2]. Accelerometer là thiết bị nhỏ,
gọn nhẹ, không gây phiền toái khi đeo bên hông.
Trong tương lai, khi giá thành thiết bị giảm, người
dân sẽ có cơ hội sử dụng Accelerometer để theo dõi
mức độ HĐTL. Đối với nhà nghiên cứu, thiết bị sẽ
được dùng để đánh giá hiệu quả của can thiệp bằng
HĐTL lên tình trạng thừa cân, béo phì trên trẻ em,
người trưởng thành, người có tuổi, góp phần ngăn
ngừa các bệnh liên quan tới lối sống. 

Cần lưu ý một vài hạn chế của thiết bị
Accelerometer: không đo chính xác HĐTL khi đối
tượng mang vật nặng, khi bơi, đạp xe tĩnh
(stationary cycling), chèo thuyền, rèn luyện cơ bắp
(resistance training), đi bộ lên dốc và xuống dốc,
đi bộ lên cầu thang, và các cử động của tay [13],
[11]. Các thông số về tiêu hao năng lượng tổng số,
chuyển hóa cơ bản do Accelerometer cung cấp có
thể chưa tuyệt đối chính xác, bởi vì các thông số đó
được tính bằng các phương trình ước lượng dựa vào
tuổi, cân nặng, chiều cao, giới tính của đối tượng.
Hiện tại, do trang thiết bị chính xác đo tiêu hao
năng lượng tổng số, chuyển hóa cơ bản tại Việt
Nam còn hạn chế, Accelerometer có thể là lựa
chọn ban đầu để đối tượng biết được các thông số
này. Tùy theo chất lượng, chủng loại, giá thành của
thiết bị đo HĐTL khá đắt (75 - 800 USD). Do đó,
việc tiến hành đánh giá HĐTL bằng máy
Accelerometer trên 1 số lượng lớn đối tượng
nghiên cứu đòi hỏi chi phí tốn kém [17].

Khuyến nghị
Accelerometer là công cụ đánh giá khách quan

HĐTL. Các thông số thu được từ thiết bị giúp đối
tượng kiểm soát mức HĐTL, tiêu hao năng lượng
hợp lý, duy trì cân nặng và cấu trúc cơ thể ở mức có
lợi cho sức khỏe. Vì vậy, để ngăn ngừa bệnh có liên
quan tới lối sống đang có xu hướng gia tăng trên trẻ
em, người trưởng thành, người có tuổi ở các thành
phố lớn của Việt Nam, cần nhanh chóng đưa vào sử
dụng thiết bị tiên tiến này.
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● Tham dự Hội nghị Quốc tế Dioxin 2008
tại Bermingham. Nằm trong khuôn khổ nghiên cứu
“Nghiên cứu can thiệp - Áp dụng phương pháp tiếp
cận YTCC trong giảm thiểu nguy cơ nhiễm độc
Dioxin (chất độc màu da cam) tại điểm nóng Biên
Hòa, Đồng Nai”, ngày 15/8/2008, Ths. Trần Thị
Tuyết Hạnh - Thành viên Hội Y tế công cộng Việt
Nam và ThS. Nguyễn Hữu Hậu – thành viên Hội
YTCC Đồng Nai đã đại diện nhóm nghiên cứu tham
dự Hội nghị Quốc tế Dioxin từ ngày 17-22/8/2008
tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Bermingham,
Vương quốc Anh. Hội nghị thu hút khoảng 1.000
nhà khoa học trên thế giới và khoảng 630 bài trình
bày về các chủ đề khác nhau liên quan đến Dioxin
và các chất ô nhiễm hữu cơ bền vững có chứa
halogen. Ngoài phiên toàn thể, mỗi ngày hội nghị
được chia thành các nhóm chủ đề khác nhau, trình
bày tại 5 hội trường lớn. Trong đó chiều ngày 23/8
có một phiên riêng về chủ đề “Dioxin ở Việt Nam”
do PGS. TS. Lê Kế Sơn và GS. Matatoshi Morita
làm chủ tọa. Có 6 bài trình bày về các chủ đề liên
quan đến Dioxin ở Việt Nam. Ths. Tuyết Hạnh - đại
diện nhóm nghiên cứu đã trình bày kết quả nghiên
cứu Đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành của
người dân sống ở 2 phường điểm nóng nhiễm dioxin
(phường Trung Dũng và Tân Phong, thành phố Biên
Hòa). Bài trình bày được các nhà khoa học và các
đại biểu quốc tế đặc biệt quan tâm. Ngoài ra, thông
tin cập nhật về chương trình can thiệp YTCC nhằm
giảm nguy cơ phơi nhiễm dioxin cho người dân ở 2
phường cũng được giới thiệu tại Hội nghị. Bài trình
bày được đánh giá cao và đây được xem là chương
trình can thiệp Y tế công cộng đầu tiên được triển
khai tại Việt Nam nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm
dioxin trong thực phẩm cho người dân tại điểm nóng
nhiễm dioxin. Tham dự Hội nghị lần này, Ths. Hạnh
và Ths. Hậu cũng học hỏi được rất nhiều kinh
nghiệm quý báu về nghiên cứu dioxin của các nhà
khoa học Việt Nam đến từ Văn phòng Ban Chỉ đạo
33, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ quốc phòng,
Ban nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn và các
nhà khoa học quốc tế; đồng thời thiết lập mối quan
hệ với các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực dioxin và
sức khỏe cộng đồng trong nước và trên thế giới.

● Ngày 19/12/2008, Hội Y tế Công cộng
Việt Nam đã tổ chức buổi họp thường niên Ban
chấp hành Trung ương Hội YTCC Việt Nam. Tại
buổi họp, GS.TS. Bùi Thanh Tâm - Tổng thư ký Hội
đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội
trong năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009.
Trong năm 2008, Hội YTCC Việt Nam đã mở rộng,
phát triển mạng lưới Hội và triển khai nhiều hoạt
động trong lĩnh vực YTCC nhằm nâng cao sức khỏe
cộng đồng. Năm 2009, Hội sẽ tiếp tục các hoạt động
nhằm xây dựng mạng lưới thông qua việc tiến hành
những nghiên cứu và hỗ trợ cho những dự án sáng
tạo. Qua đó có thể tăng cường vai trò lãnh đạo, điều
phối cũng như năng lực của Hội nhằm giúp xã hội
hiểu biết về vai trò của Hội nhiều hơn. 

● Trong 2 ngày 22 và 23 tháng 12 năm
2008, Hội YTCC Việt Nam đã làm việc cùng Hội
YTCC Đồng Nai để đánh giá quá trình triển khai
của dự án “Can thiệp giảm thiểu nguy cơ nhiễm
độc chất độc màu da cam/dioxin qua thực phẩm
của người dân vùng nóng Biên Hoà, Đồng Nai”.
Tổng thư ký Hội YTCC Việt Nam PGS. TS. Bùi
Thanh Tâm và ThS. Nguyễn Ngọc Bích, điều phối
viên Hội YTCC đã tham gia đoàn đánh giá này.
Đoàn đã làm việc cùng với các cộng tác viên tình
nguyện của Hội YTCC Đồng Nai, các giám sát viên
cũng như các thành viên BCH Hội YTCC Đồng Nai.
Nhìn chung cộng đồng đánh giá cao chương trình
cao thiệp cũng như hiệu quả của dự án tác động đến
kiến thức và hành vi của người dân sống trong điểm
nóng. Chương trình đã cung cấp cho người dân
những hiểu biết cơ bản để phòng chống nhiễm độc
chất độc màu da cam/dioxin qua thực phẩm. Đồng
thời, với sự phối hợp và hỗ trợ hiệu quả của cán bộ
thường trực văn phòng trung ương Hội YTCC Việt
Nam, Hội YTCC Đồng Nai cũng tạo điều kiện cho
các cộng tác viên có thể triển khai các hoạt động
đúng tiến độ. Các cộng tác viên cũng như giám sát
viên đã đưa ra những ý kiến hữu ích để chương trình
có thể được triển khai hiệu quả hơn trong thời gian
tới tại Biên Hoà cũng như khi mở rộng sang các địa
bàn khác. 

TIN HOẠT ĐỘNG HỘI Y TẾ CÔNG CỘNG VIỆT NAM


